Phòng GD&ĐT Kinh Môn            Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
         Nhóm vật lí                                   Độc lập - tự do- hạnh phúc
          Biên bản LỰA CHỌN TÊN CHỦ Đề 

                                                             Nhóm: Vật lí
                                                     Năm học 2015 - 2016
    Thời gian: vào hồi ……………. ngày……
    Địa điểm: Trường THCS Phạm Sư Mạnh.
    Thành phần: 5 đ/c: Lê Thị Nết, Nguyễn Thị Sen, Vũ Văn Tuấn,
                                      Mạc Thị Trang, Nguyễn Thị Tân

    Chủ tọa : Đ/c Lê Thị Nết

    Nội dung: Chọn tên chủ đề
                                                Tên chủ đề: “Định Luật Ôm”

1. Lí do chọn chủ đề: 

· Bồi dưỡng và thống nhất phương pháp giảnh dạy 1 khái niêm, 1 định luật trong dạy học vật lí THCS.

· Giúp học sinh chủ động trong việc tiếp nhận kiến thức mới và áp dụng để giải các bài tập về định luật Ôm.

· Phát triển một số năng lực chuyên biệt cho HS

· Tiếp cận phương pháp giảng dạy theo mô hình trường học mới.

2. Phân công nhóm thực hiện chủ đề.
Đ/c Lê Thị Nết – Trưởng nhóm.

Đ/c Nguyễn thị Sen -Soạn giảng – tiết 1.
Đ/c Vũ Văn Tuấn – soạn, giảng - tiết 2.

     Đ/c Nguyễn Thị Tân - soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá.
               Đ/c Mạc Thị Trang - Thư kí.

3.  Dụng cụ thí nghiệm:  Một dây điện trở,1 ampe kế GHĐ 1,5A + 1vônkế GHĐ6V + 1 công tắc,
               1nguồn điện 6V, 7 đoạn dây nối, mỗi đoạn dài khoảng 30cm, phiếu học tập,máy
               chiếu.

4. Dự kiến phương pháp: dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, phương pháp thực nghiệm,thảo luận nhóm,……….
Cuộc họp kết thúc vào hồi ………………
                   Biên bản được thông qua nhóm vật lí và nhất trí 100%.
                                                                       Kinh Môn, ngày…………………
Chủ tọa                                                                     Thư kí
Phòng GD&ĐT Kinh Môn           cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

       Nhóm vật lí                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       Biên bản THÔNG QUA GIÁO áN CHỦ Đề 

                                                                        Nhóm : Vật lí
                                                                Năm học 2015 - 2016

Thời gian: vào hồi ……………. ngày……
  Địa điểm: ………………………
  Thành phần: 5 đ/c: Lê Thị Nết, Nguyễn Thị Sen,Vũ Văn Tuấn,
                                   Mạc Thị Trang, Nguyễn Thị Tân
  Nội dung: Thông qua giáo án chủ đề “Định luật Ôm ”
- Đ/c: Nguyễn Thị Sen báo cáo phương án dạy học tiết 1 (Sự phụ thuộc của I vào U)

- Đ/c: Vũ Văn Tuấn báo cáo phước án dạy học tiết 2 (Điện trở dây dẫn - Định luật Ôm)

- Đ/c: Nguyễn Thị Sen trình bày phương án thí nghiệm, báo cáo đã làm thử thành công.

- í kiến của các thành viên trong nhóm, 
    + Giáo án chuẩn kiến thức, kĩ năng phù hợp với đặc trưng bộ môn. Thể hiện rõ các hoạt động dạy – hoc.

      + Phát triển được các năng lực chuyên biệt của môn vật lí, phù hợp với các phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề.
   + Dự kiến phân bổ thời gian giữa các hoạt động chưa thật hợp lí.

   + Câu hỏi dẫn dắt vấn đề của tiết 2, hoạt động 1 còn khó, tổng quát và chưa logic.
· §/c nhóm trưởng thống nhất ý kiến của các thành viên trong nhóm và kết luận: 2 giáo án đã cơ bản thể hiện được một số phương pháp dạy học tích cực (Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, Phương pháp thực hành, Phương pháp vấn đáp, Phương pháp thảo luận nhóm) và yêu cầu 2 §/c hoàn thiện giáo án theo sự thống nhất có nhóm và chuẩn bị chu đáo cho tiết dạy minh họa.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ………………
 Biên bản được thông qua nhóm vật lí và nhất trí 100%.
                                    Kinh Môn, ngày…………………
Nhóm trưởng                                                                         Thư kí

   Lê Thị Nết

                                                         Mạc Thị Trang
Phòng GD&ĐT Kinh Môn               cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

         Nhóm vật lí                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Biên bản NHẬN XÉT RÚT KINH NGHIỆM DẠY THỰC NGHIỆM CHỦ Đề 

                                                                    Nhóm: Vật lí
                                                             Năm học 2015 - 2016

  Thời gian: vào hồi ……………. ngày……
  Địa điểm: ………………………
  Thành phần: 5 đ/c: Lê Thị Nết, Nguyễn Thị Sen, 
                                   Vũ Văn Tuấn, Mạc Thị Trang, Nguyễn Thị Tân

   Nội dung: Nhận xét về việc dạy thực nghiệm chủ đề “Định luật Ôm”.
      1.Giáo viện dạy thực nghiệm 2 tiết trong chủ đề tự nhận xét về giờ dạy: 

         GV: đã thể hiện hết được ý đồ trong giáo án, kết hợp tốt các phương pháp dạy học tích cực, học sinh chủ động tìm tòi và tiếp nhận kiến thức mới, vận dụng và làm tương đối tốt các bài tập.
     2. Các thành viên trong nhóm góp ý:
   - Đ/c Tân: Dạy học đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng, học sinh hoạt động tích cực, phân bố thời gian hợp lí.
- Đ/c Trang: Đảm bảo nội dung, mục tiêu của chủ đề, phát triển tốt các năng lực chuyên biệt.

- Đ/c Nết:  Việc kết hợp các phương pháp dạy học đôi khi chưa thật linh hoạt.

    3.Nhóm trưởng thống nhất:

        + Phát triển tốt các năng lực chuyên biệt bộ môn: năng lực tư duy, năng lực sử dụng kiến thức vật lí, phát triển năng lực phương pháp, năng lực trao đổi thông tin, năng lực hoạt động cá thể.
        + Các bài dạy minh hoạ thuộc nội dung: Định luật Ôm.
+ Có sự đầu tư chu đáo về giáo án, đủ phương tiện trực quan, đồ dùng dạy học.

+ Giảng dạy theo các phương pháp dạy học tích cực đặc trưng với bộ môn.

+ Trình bày bảng hợp lý.
+ Bài dạy đã phát huy được tính tích cực của học sinh, đa số học sinh đã hiểu và nắm được nội dung của bài, có kĩ năng vận dụng tốt để làm các bài tập, làm thí nghiệm.
   4. Giao nhiệm vụ dạy đại trà: 
                Từng đ/c áp dụng chủ đề tại trường:
        + Đ/C Sen: Trường THCS Thị trấn Kinh Môn lớp 9A, 9B.

        + Đ/C Trang: Trường THCS Hiến Thành lớp 9A, 9B.

        + Đ/C Tân: Trường THCS Phạm Sư Mạnh lớp 9A, 9B, 9C.

       + Đ/C Tuấn: Trường THCS Thái Thịnh lớp 9A, 9B.

       + Đ/C Nết: Trường THCS Phú Thứ lớp 9A.
                    Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h cùng ngày.

Nhóm trưởng                                                                                          Thư kí
         Lê Thị Nết








Mạc Thị Trang

CHỦ ĐỀ: ĐỊNH LUẬT ÔM.

A- MỤC TIÊU.

1. Kiến thức. 

           -  Bố trí và tiến hành TN0 khảo sát sự phụ thuộc của c​ờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn.

- Rút ra kết luận về sự phụ thuộc của c​­êng độ dòng điện vào HĐT giữa 2 đầu dây.
          - Nêu được điện trở của mỗi dây dẫn đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn đó. 

- Phát biểu được nội dung định luật Ôm, viết hệ thức của định luật.

- Vận dụng định luật Ôm vào giải một số bài tập đơn giản.

2. Kĩ năng. Lắp mạch điện, đọc số liệu chính xác. Phát triển năng lực phương pháp cho HS. 

3. Thái độ: Có sự hợp tác tương trợ trong hoạt động nhóm. Có ý thức bảo vệ môi trường phòng học sau khi thực hành.

4. Định hướng phát triển năng lực tư duy, năng lực sử dụng kiến thức vật lí, phát triển năng lực phương pháp, năng lực trao đổi thông tin, năng lực hoạt động cá thể.
B. ĐỒ DÙNG CẦN THIẾT.

Mỗi nhóm:

· 1 Dây điện trở dài 1m,  
[image: image1.wmf]f

 = 0,3mm, constantan- nikªlin.

· 1 AmpekÕ, GH§ 1,5A; §CNN 0,1A.

· 1Vôn kế, GHĐ 6V - ĐCNN 0,1V,1công tắc ,1 nguồn ,dây nối,

· Phiếu học tập 
C – BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn 
	- Mô tả được thí nghiệm nghiên cứu sự phụ thuộc của I vào U.


	Nêu được
-Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.
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- Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ .

	- Giải được một số bài tập vận dụng công thức :
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- Giải được các bài tập vận dụng đồ thị của I phụ thuộc vào R 
	

	2. Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm
	- Từ các thí nghiệm nhận biết được: 

 Với 1 đây dẫn Trị số 
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 là không đổi
Với các dây dãn khác nhau trị số
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 là khác nhau.

	- Một dây dẫn được mắc vào mạch điện. U là hệu điện thế giữa hai đầu dây, I là cường độ dòng điện chạy qua dây. Trị số 
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 là không đổi đối với mỗi dây dẫn và được gọi là điện trở của dây dẫn đó.

- Đơn vị điện trở là ôm, kí hiệu là Ω. 

   1kΩ  = 1000 Ω


 1 MΩ = 1 000 000 Ω
- Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghich với điện trở của dây

- Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

 - Hệ thức của định luật Ôm: 
[image: image7.wmf]R
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, trong đó I là cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn, đo bằng ampe (A);  U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, đo bằng vôn (V);  R là điện trở của dây dẫn, đo bằng ôm (Ω).

	Giải được một số bài tập vận dụng hệ thức định luật Ôm
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, khi biết giá trị của hai trong ba đại lượng U, I, R và tìm giá trị của đại lượng còn lại.
	


D. HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MINH HỌA CHO CÁC CẤP ĐỘ ĐÃ MÔ TẢ.

1. Câu hỏi nhận biết
   Câu 1. Quan sát sơ đồ H: 1.1 kể tên, nêu công dụng và cách mắc của từng bộ phận.
   Câu 2. Mô tả thí nghiệm nghiên cứu sự phụ thuộc của I vào U.
   Câu 3. Từ kết quả thí nghiệm tính tỉ số U/I và nêu nhận xét về tỉ số này đối với 1 dây dẫn và đối với các dây dẫn khác nhau ?
2. Câu hỏi thông hiểu
  Câu 4: Từ bảng kết quả trên, em hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U.

  Câu 5: Dựa vào công thức R=U/I, có bạn phát biểu như sau: Điện trở tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó. Ý kiến đó là đúng hay sai? Vì sao? 
 Câu 6:Phát biểu các kết luận về sự phụ thuộc của I vào U và R của dây dẫn ?

3. Câu hỏi vận dụng thấp

 Câu 1: Cho hai dây dẫn giống nhau, đặt vào hai đầu dây dẫn này một hiệu điện thế là U1=6V và U2=9V. Hỏi cường độ dòng điện chạy trong dây nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

Câu 2: Trong bảng sau có ghi một số giá trị của U và I đo được trong một thí nghiệm với một dây dẫn. 

	Kết quả đo

Lần đo
	Hiệu điện thế (V)
	Cường độ dòng điện (A)

	1
	2,0
	0,1

	2
	2,5
	

	3
	
	0,2

	4
	
	0,25

	5
	6,0
	


a. Em hãy dự đoán giá trị sẽ phải có trong các ô còn trống. (Gỉa sử các phép đo trong thí nghiệm có sai số không đáng kể)

b. Từ bảng kết quả trên, em hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U.

    Câu 3:

a. Khi đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là I. Hệ thức nào dưới đây biểu thị định luật Ôm?

A. U=[image: image10.png]


 

B. I=[image: image12.png]-



                   C. I= [image: image14.png]7



                   D. R=[image: image16.png]


.   
b. Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trở?

A. Ôm (Ω).

B. Oát (W).

C. Ampe (A).

 
D. Vôn (V).

    Câu 4: Dựa vào công thức R=U/I, có bạn phát biểu như sau: Điện trở tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó. Ý kiến đó là đúng hay sai? Vì sao? 
     Câu 5: Cho điện trở R= 5Ω. 

a. Khi mắc điện trở này vào hiệu điện thế 6V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là bao nhiêu?

b. Muốn cường độ dòng điện chạy qua điện trở tăng thêm 0,3A so với trường hợp trên thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở khi đó là bao nhiêu?

     Câu 6: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Điện trở R1= 10Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là UMN= 12V.

a. Tính cường độ dòng điện I1 chạy qua R1.

b. Giữ nguyên UMN= 12V, thay điện trở R1 bằng điện trở R2, khi đó ampe kế chỉ giá trị I2=[image: image18.png]


. Tính điện trở R2. (Điện trở của ampe kế, khóa K và dây nối không đáng kể).
                                                                                                        R1                                  

                                                                               K                M     N

   Câu 7: Trên hình vẽ là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu một vật dẫn .Dựa vào đồ thị hãy cho biết thông tin nào sau đây đúng? Thông tin nào sai? Tại sao?

  a) Khi hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn là 9V thì cường độ dòng điện qua vật dẫn là 1,5V.

  b) Khi hiệu điện thế tăng 2 lần thì cường độ dòng điện sẽ giảm 2 lần .

  c) Khi cường độ dòng điện là 2A thì hiệu điện thế ở hai đầu vật dẫn lúc đó là 12V.

                                I (A)                

                          3

                          0                                             U(V)

                                                           18

                                                                                      +        -
III/ Phương án dạy học.

· Phân chia thời gian.

Tiết1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

          Tiết 2: Điện trở của dây đẫn - Định luật Ôm
*Tiến trình cụ thể.
TIẾT 1: SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN VÀ ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY
            Phương hướng chung: Tìm ra mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Chia lớp thành 3 nhóm, cuối giờ tổng kết lớp cho biểu quyết nhóm nào tích cực được điểm 9, Trong nhóm biểu quyết lấy 2 HS được điểm 10, GV chỉ ra 1 HS được điểm 8.

Tiến trình SP (Dạy kiến thức mới – Định luật vật lí): HS làm TN khảo sát => KQ => Thảo luận rút ra kết luận.

Bước 1: Làm nảy sinh vẫn đề cần giải quyết từ kiến thức cũ, thí nghiệm cũ ở lớp 7 -> Dùng thí nghiệm, kinh nghiệm sơ bộ chỉ ra mối quan hệ giữa I và U.

Bước 2: Phát biểu vấn đề cần giải quyết (Nêu câu hỏi cần giải quyết => I và U có mối quan hệ với nhau như thế nào?)

Bước 3: Giải quyết vấn đề:

· I phụ thuộc như thế nào vào U=> Thiết kế phương án thí nghiệm để kiểm tra giả thuyết.

· Sử dụng kiến thức lí thuyết đã học để suy luận logic, …

· Dùng thí nghiệm để kiểm nghiệm lại kết quả.

Bước 4: Rút ra kiến thức mới => Phát biểu định luật và phạm vi áp dụng của định luật.

Bước 5: Vận dụng định luật trong các hiện tượng vật lí khác nhau.
Hoạt động 1: Tìm hiểu sơ đồ mạch điện. 
	GV
	HS
	Nội dung kiến thức
	Phát triển năng lực

	Quan sát sơ đồ h 1.1 kể tên, nêu công dụng và cách mắc của từng bộ phận.
	
	I - Thí nghiệm.

1. Sơ đồ mạch điện.1.1
	

	
	Thảo luận trong nhóm, thống nhất ý kiến.
	
	

	Gọi HS đại diện nhóm đứng tại chỗ trả lời.
	- Nhóm cử đại diện trình bày. Các thành viên còn lại có thể bổ sung.
	
	

	Nhấn mạnh thêm chốt + của các dụng cụ đo điện phải được mắc về phía cực + của nguồn( phía điểm A)
	
	
	K3, X3


Hoạt động 2: Đề xuất phương án làm TN tìm ra sự phụ thuộc của I vào U giữa hai đầu dây dẫn. 

	GV
	HS
	Nội dung kiến thức
	Phát triển năng lực

	- Làm TN 

ĐVĐ: Làm TN ntn để kiểm tra được sự phụ thuộc của I vào U giữa hai đầu dây dẫn.
	
	2. Tiến hành thí nghiệm.


	

	
	Thảo luận trong nhóm, thống nhất ý kiến và cử đại diện phát biểu về phương án TN.
	
	X3

	Dẫn dắt điều chỉnh lựa chọn phương án TN phù hợp (Chú ý: phải cho HS thấy đây là TN của HS đề xuất chứ không phải do thầy nghĩ ra)
	
	
	

	KL phương án TN khả thi, giới thiệu thiết bị.
	Nhóm cử đại diện lên bảng chuẩn bị làm TN.
	
	


Hoạt động 3: Làm TN (15 phút)

	GV
	HS
	Nội dung kiến thức
	Phát triển năng lực

	- Thống nhất mục tiêu của TN

- Giới thiệu đồ dùng


	- Nhóm trưởng các nhóm lên nhận dụng cụ.
	
	

	Theo dõi, điều chỉnh các thao tác sai
	Các nhóm làm thí nghiệm theo kế hoạch
	
	P1, P2, P3, P4, P5

	Ghi KQ của TN do nhóm chuyên gia làm TN vào bảng 1
	Các thành viên về nhóm cùng thảo luận và rút ra kết luận
	Nhận xét:

Khi hiệu điện thế hai đầu dây dẫn tăng (giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện tăng (giảm) bấy nhiêu lần.

· Biểu thức 
[image: image19.wmf]2
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Bảng 1.

	
Kết quả đo

Lần đo
	Hiệu điện thế (V)
	Cường độ dòng điện (A)

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


Hoạt động 4: Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U giữa hai đầu dây dẫn 

	GV
	HS
	Nội dung kiến thức
	Phát triển năng lực

	Căn cứ vào bảng 1 vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U.
	
	II- Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế.


	

	
	Các nhóm thảo luận vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U.
	
	

	Cử đại diện nhóm phát biểu dạng đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U. 
	Nhóm cử đại diện phát biểu.

Nhóm khác bổ sung.
	
	X1, X3

	Kết luận dạng đồ thị là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Trên cơ sở KL của các nhóm, GV chốt lại kết luận như SGK- tr 5

	· Ghi vở 

- Rút ra nhận xét về sự phụ thuộc của I vào U giữa hai đầu dây dẫn.
	1. Dạng đồ thị.
Là đường thẳng đi qua gốc toạ độ.

2. Kết luận:

Cường độ dòng điện qua một dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. 

 I ~ U
	X1, X3, X8


Hoạt động 5: Vận dụng 

C5: (SGK-tr5)

Bài tập bổ sung

   Câu 1: Cho hai dây dẫn giống nhau, đặt vào hai đầu dây dẫn này một hiệu điện thế là U1=6V và U2=9V. Hỏi cường độ dòng điện chạy trong dây nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

Câu 2: Trong bảng sau có ghi một số giá trị của U và I đo được trong một thí nghiệm với một dây dẫn. 

	Kết quả đo

Lần đo
	Hiệu điện thế (V)
	Cường độ dòng điện (A)

	1
	2,0
	0,1

	2
	2,5
	

	3
	
	0,2

	4
	
	0,25

	5
	6,0
	


c. Em hãy dự đoán giá trị sẽ phải có trong các ô còn trống. (Gỉa sử các phép đo trong thí nghiệm có sai số không đáng kể)

d. Từ bảng kết quả trên, em hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U.
Câu 7: Trên hình vẽ là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu một vật dẫn .Dựa vào đồ thị hãy cho biết thông tin nào sau đây đúng? Thông tin nào sai? Tại sao?

  a) Khi hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn là 9V thì cường độ dòng điện qua vật dẫn là 1,5V.

  b) Khi hiệu điện thế tăng 2 lần thì cường độ dòng điện sẽ giảm 2 lần .

  c) Khi cường độ dòng điện là 2A thì hiệu điện thế ở hai đầu vật dẫn lúc đó là 12V.

                                I (A)                

                          3

                          0                                             U(V)

                                                           18

TIẾT 2. ĐIỆNTRỞ DÂY DẪN – ĐỊNH LUẬT ÔM

Phương hướng chung: Dẫn dắt HS Tìm tòi, khám phá ra khái niệm và  quy luật

Chia lớp thành 5 nhóm, cuối giờ tổng kết lớp cho biểu quyết nhóm nào tích cực được điểm 9, Trong nhóm biểu quyết lấy 2 HS được điểm 10, GV chỉ ra 1 HS được điểm 8.

Tiến trình SP: (Dạy khái niệm và  định luật)

+ Gv hướng dẫn học sinh sử lí số liệu  + trả lời các câu hỏi dẫn dắt của GV => HS phát hiện vấn đề có mối liên hệ giữa các đại lượng U,I đối với mỗi dây đẫn  => HS thảo luận đề xuất kết luận, hình thành khái niệm điện trở của dây dẫn.

+ HS tìm hiểu mối quan hệ giữa các đại lương I,U,R => KQ => Thảo luận rút ra quy luật (ĐL) => Làm bài tập vận dụng

Các bước xây dựng kiến thức (đại lượng vật lí) theo phương pháp nêu và giải quyết vấn đề:

Bước 1: Làm bật ra nhu cầu xây dựng đại lượng mới (điện trở)

Bước 2: Đại lượng mới phụ thuộc vào các đại lượng nào và phụ thuộc vào các đại lượng đó như thế nào.

R phụ thuộc vào U, I, bản thân vật dẫn thụ thuộc như thế nào,
Đặt R=U/I => R đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật dẫn.

Bước 3: Xây dựng thí nghiệm để trả lời câu hỏi.
Hoạt động 1: Đề xuất phương án hình thành khái niệm điện trở và cách tính điện trở.

	GV
	HS
	Nội dung kiến thức
	Phát triển năng lực

	- Xử lí số liệu ở bảng phụ.(phiếu học tập)

ĐVĐ: nhận xét kết quả tính được từ phiếu học tập?
	
	
	

	
	Thảo luận trong nhóm, tính thương số U/I với mỗi dây dẫn (ở phiếu học tập) thống nhất ý kiến và cử đại diện phát biểu nhận xét kết quả từ bảng số liệu.
	I- Điện trở của dây dẫn.

1. Xác định thương số
[image: image20.wmf]U

I

đối với mỗi dây dẫn.


	X1, X4, X7, X8

	Quan sát và hướng dẫn học sinh tính toán, 

- Nhận xét thương số U/I đối với mỗi dây dẫn.

- Giải thích tại sao các giá trị U/I lại gần đúng.
	· HS trả lời câu hỏi.


	
	

	GV: Chốt lại kết luận
	
	Với mỗi dây dẫn thì thương số 
[image: image21.wmf]U

I

 không đổi.
	

	Từng HS đọc thông tin trong SGK trả lời câu hỏi.
	
	
	

	· Điện trở của một dây dẫn được tính bằng công thức nào?

- Nêu kí hiệu và đơn vị tính điện trở?

-Vẽ sơ đồ mạch điện để xác định điện trở của 1 dây dẫn.

- Dụng cụ để đo điện trở?

- Ý nghĩa của điện trở.

- Hướng dẫn HS rút ra sự phụ thuộc của I vào R
	· HS trả lời câu 1,2

· Thảo luận nhóm sau đó nhóm trưởng trình bày sơ đồ mạch điện.

· HS làm việc cá nhân

- HS thảo luận nhóm để rút ra kết luận.
	2. Điện trở 

- Trị số 
[image: image22.wmf]U

I

 gọi là điện trở của dây dẫn

 -  Kí hiệu 
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-ý nghĩa của điện trở: biểu thị mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn. 
· Với hiệu điện thế không đổi cường độ dòng điện tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.
	


    Hoạt động 2: Tìm hiều mối quan hệ giữa 3 đại lượng và phát hiện ra quy luật.
	GV
	HS
	Nội dung kiến thức
	Phát triển năng lực

	· Cường độ dòng điện chay qua dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu diện thế  và điện trở?

· Hướng dẫn HS tìm hiểu hệ thức và nội dung của định lA Luật.

· Trên cơ sở KL của các nhóm, GV chốt lại ĐL ôm 

· GV nói thêm về 2 nhà vật lí  .Ôm
	· HS làm việc cá nhân nêu ra mối quan hệ giữa I với U và R.

· HS thảo luận nhóm rút ra hệ thức của định luật.

· Các nhóm cử thành viên đưa ra nhận xét về KQ TN và rút ra quy luật


	II- Định luật Ôm.

1. Hệ thức của định luật.
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2. Phát biểu định luật.
 SGK
	X1, X2, X3, X7, X8


                                          Hoạt động 3: Vận dụng 



- GV yêu cầu HS làm câu C3 và C4 tại lớp.

C3: U = 6V.

C4:    
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121

UUU

I;   I = I= 3I

RR3R

==ị


   Bài tập bổ sung
Chủ đề: Định luật Ôm ( Lớp 9)

Câu 1:

c. Khi đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là I. Hệ thức nào dưới đây biểu thị định luật Ôm?

B. U=[image: image33.png]


 

B. I=[image: image35.png]-



                   C. I= [image: image37.png]7



                   D. R=[image: image39.png]


.   
d. Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trở?

B. Ôm (Ω).

B. Oát (W).

C. Ampe (A).

 
D. Vôn (V).

Câu 2: Dựa vào công thức R=U/I, có bạn phát biểu như sau: Điện trở tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó. Ý kiến đó lad đúng hay sai? Vì sao? 
Câu 3: Cho điện trở R= 5Ω. 

c. Khi mắc điện trở này vào hiệu điện thế 6V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là bao nhiêu?

d. Muốn cường độ dòng điện chạy qua điện trở tăng thêm 0,3A so với trường hợp trên thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở khi đó là bao nhiêu?

Câu 4: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Điện trở R1= 10Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là UMN= 12V.

c. Tính cường độ dòng điện I1 chạy qua R1.

d. Giữ nguyên UMN= 12V, thay điện trở R1 bằng điện trở R2, khi đó ampe kế chỉ giá trị I2=[image: image41.png]


. Tính điện trở R2. (Điện trở của ampe kế, khóa K và dây nối không đáng kể).
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